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Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo:

1.1. Tên chuyên ngành

+ Tiếng Việt: Thạch học, khoáng vật học và Địa hóa học

+ Tiếng Anh: Petrology, Mineralogy and Geochemistry
1.2. Mã số chuyên ngành: 60.44.57
1.3. Tên ngành

+ Tiếng Việt: Địa chất   

+ Tiếng Anh: Geology

1.4. Bậc đào tạo: Thạc sĩ
1.5. Tên văn bằng:  

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ khoa họa Địa chất

+ Tiếng Anh: Master of Science in Geology

1.6. Đơn vị đào tạo: Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi:

Điều kiện về văn bằng: 


- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Địa chất, Địa kỹ thuật-Địa môi trường.


- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác thuộc khối Khoa học Trái đất, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Địa chất. 


Điều kiện về thâm niên công tác:


- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.


- Các trường hợp khác phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn về Địa chất hoặc Địa kỹ thuật - Địa môi trường.
2.2. Các môn thi tuyển đầu vào:

a. Môn cơ bản: Toán cao cấp II
b. Môn cơ sở: Địa chất đại cương
c. Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc

Phần II: khung chương trình đào tạo 


1. Mục tiêu đào tạo 

1.1  Về kiến thức
Các môn học và cấu trúc của chương trình khung được trình bày ở đây nhằm  trang bị cho các học viên cao học những kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng nghiên cứu mới, hiện đại của lĩnh vực thạch học, khoáng vật và địa hoá. Học viên cao học, sau khi được trang bị các kiến thức nêu trên sẽ có khả năng tổ chức nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về thạch học, khoáng vật và địa hoá. Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu thạch học, khoáng vật và địa hoá nhằm đào tạo các chuyên gia có trình độ phân tích và tổng hợp cao.

1.2 Về năng lực

Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác nghiên cứu thạch học, khoáng vật và địa hoá nói riêng và địa chất nói chung ở Việt Nam. 

1.3 Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng thực hành giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn. 

1.4 Về nghiên cứu

Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực thạch học, khoáng học, trầm tích học sau đây:

· Nghiên cứu tướng đá - cổ địa lý và khoáng sản liên quan.

· Nghiên cứu tiến hoá các bồn trầm tích trong mối quan hệ với các bối cảnh kiến tạo khác nhau.

· Nghiên cứu trầm tích luận và lập bản đồ địa chất trầm tích Đệ tứ.

· Nghiên cứu các quá trình hình thành và phân bố các nguyên tố trong mạng tinh thể.

· Nghiên cứu nguồn gốc và điều kiện thành tạo các đá magma lãnh thổ Việt Nam.

· Nghiên cứu nguồn gốc và cơ chế hình thành các thể đá biến chất lãnh thổ Việt Nam.

· Nghiên cứu tính chất tiêu hình của khoáng vật.

· Địa hoá các nguyên tố trong vỏ phong hoá và thổ nhưỡng.

· Địa hoá các quá trình tạo khoáng nội sinh.

· Địa hoá các quá trình magma, biến chất.

2. Nội dung đào tạo

2.1 Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ 56 tín chỉ, trong đó:

· Khối kiến thức chung bắt buộc: 11 tín chỉ

· Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 30 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 20 tín chỉ

+ Lựa chọn: 10 tín chỉ



- Luận văn: 15 tín chỉ

2.2 Khung chương trình 
	TT
	Mã 

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ

TS(LL/ThH/TH)*
	Số tiết học

TS(LL/ThH/TH)**
	Mã số các môn học tiên quyết


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) 

	I. Khối kiến thức chung:
	11
	
	
	

	1. 
	MG 01
	Triết học

Philosophy
	4
	60(60,0,0)
	180(60,0,120)
	

	2. 
	MG 02
	Ngoại ngữ chung

Foreign Languages for general Purposes
	4
	60(30,30,0)
	180(30,60,90)
	

	3. 
	MG 03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign Languages for Special Purposes
	3
	45(15,15,15)
	135(15,30,90)
	MG 02

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	30
	
	
	

	II. 1. Các môn học bắt buộc
	20
	
	
	

	4. 
	geo 504
	Địa chất viễn thám

Remote Sensing for Geology
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	5. 
	geo 505
	Sinh khoáng và dự báo khoáng sản

Metallogeny and Minerals Prediction
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	6. 
	geo 506
	Tiến hoá địa động lực các mảng thạch quyển

Geodynamic Evolution of Lithosphere Plates
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	7. 
	geo 507
	Thạch luận các đá magma và biến chất

Petrology of Magmatic and Metamorphic rocks
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	8. 
	geo 508
	Tin học ứng dụng trong địa chất

Applied Informatics in Geology
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	9. 
	geo 520
	Trầm tích luận

Sedimentology
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	10. 
	geo 524
	Địa hoá nguyên tố

Geochemistry of Elements
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	11. 
	geo 525
	Khoáng vật học nguồn gốc

Genetic Mineralogy
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	12. 
	geo 526
	Cơ sở hoá lý của các quá trình địa chất  nội sinh

Chemico-physical Basis of Endogeneous Geological Processes
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	13. 
	geo 527
	Hoá tinh thể

Crystalochemistry
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	II. 2. Các môn học lựa chọn
	10/16
	
	
	

	14. 
	geo 523
	Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý

Geological Interpretation by Geophysical Data
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	15. 
	geo 528
	Cơ sở phân tích bồn trầm tích 

Principles  of Sedimentary Basin  Analysis
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	16. 
	geo 550
	Địa chất đồng vị

Isotope Geology
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	17. 
	geo 558
	Địa hoá vỏ phong hoá nhiệt đới ẩm 

Geochemistry of Tropical Weathering Crust 
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	18. 
	geo 559
	Địa hoá dầu khí

Petroleum Geochemistry 
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	19. 
	geo 560
	Ngọc học

Gemology
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	20. 
	geo 561
	Các phương pháp hiện đại nghiên cứu khoáng vật 

Modern Methods of  Mineral Research
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	21. 
	geo 562
	Các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản

Geochemical Methods in Mineral Prospecting
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	III. Luận văn
	15
	
	
	

	Cộng:
	56
	
	
	


*: 
TS(LL/ThH/TH) - Tổng số giờ tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành/Tự học)

**:
TS(LL/ThH/TH) - Tổng số tiết học (Lý thuyết/Thực hành/Tự học)

2.3 Danh mục Tài liệu tham khảo

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tài liệu tham khảo chính


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Khối kiến thức chung
	11
	Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	30
	

	II.1. Các môn học bắt buộc
	20
	

	1. 
	geo 504
	Địa chất viễn thám
	2
	1. Davis J. C., 1996. Statistics and data analysis in geology. 4th Edition. Willey New York. 666p. 

2. Floyd F. Sabins., 1981. Remote sensing, Principles and Intepretation

	2. 
	geo 505
	Sinh khoáng và dự báo khoáng sản


	2
	1. Mitchell A. H. G., Garson M. S., 1981. Mineral Deposits and Global Tectonic settings. Acaddemic. Pres San Francisco.

2. Thompson J. F. H., 1996. Magmas, Fluids and Ore deposits.

	3. 
	geo 506
	Tiến hoá địa động lực các mảng thạch quyển
	2
	1. Allan  Cox., Robert Brian Hart., 1992. Plate tectonics how it works. 

2. Hall R., Bludell D., 1996. Tectonic evolution of Southeast Asia. London.

	4. 
	geo 507
	Thạch luận các đá magma và biến chất
	2
	1. Charles J. Hughes., 1982. Igneous Petrology. Elsevier Scientific Publishing Co. 

2.  Spear F. S., 1993. Metamorphism. Book Crafters, USA.

	5. 
	geo 508
	Tin học ứng dụng trong địa chất
	2
	1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mapinfo 4.0. Ha nội. 1997. 

2. Stan Aronofs., 1989. Geographic Information systems management Perspective. WDL Publications, Ottwa, Canada.

	6. 
	geo 520
	Trầm tích luận
	2
	1. Philip A. Allen & John R. Allen., 1990. Bassin analysis. Berlin Heidelberg, London, Paris, Tokyo.

2. Xtrakhop M., 1983. Những vấn đề đại cương về Địa chất, trầm tích và Địa hóa (tiếng Nga).Nxb Khoa học Moskva.

	7. 
	geo 524
	Địa hoá nguyên tố
	2
	1. Baladov S.T,1987.Tính chất địa hóa của các nguyên tố tạo đá và tạo quặng chính.Tasken.

2. P.Henderson, 1984. Rare earth element geochemistry. Amst.

	8. 
	geo 525
	Khoáng vật học nguồn gốc
	2
	1. Grigoriev A., 1985. Khoáng vật học nguồn gốc. 

2. Klein C., Hurbut C., 1993. Manual of Mineralogy.

	9. 
	geo 526
	Cơ sở hoá lý của các quá trình địa chất  nội sinh
	2
	1. Akiho Miyashiro., 1994. Metamorphism. Biddles. Ltd, King’s Lynn & Guidford, England. 

2. Spear F. S, 1993. Metamorphism. Book Crafters, USA

	10. 
	geo 527
	Hoá tinh thể
	2
	1. Sapranovski I. I., Epdincova N. G., 1987. C sở Hoá tinh thể về tính chất đa hình của khoáng vật. 

2. Heinrich K. F. J., 1996. X-ray optics and Micro-analysis

	II. 2. Các môn học lựa chọn
	10/16
	

	11. 
	geo 523
	Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý
	2
	1. Dertith M.C., et al., 1994. Geophysical signatures of Wresting Australia mineral deposits. ASEG. Pubbliccation No26.
2. Tăng Mười., 1995. Địa vật lý máy may trong điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản. Thông tin KHKT địa chất số 8/1995.

	12. 
	geo 528
	Cơ sở phân tích bồn trầm tích 
	2
	1. Einsele, G., 1992. Sedimentary basin : evolution, facies and sedimentary budget, Springer Verlag: 628p.

2. Leche, I., 1990. Basin Analysis : Quantitative methods. Volume 1: 567p.

	13. 
	geo 550
	Địa chất đồng vị
	2
	1. Faure, Gunter, 1986. Principles of Isotope Geology. 2nd Ed., John Wiley and Sons, USA.

2. Vũ Văn Tích, Nguyễn Văn Vượng, 2007. Các phương pháp xác định tuổi đồng vị phóng xạ. Giáo trình SĐH (Lưu hành nội bộ)

	14. 
	geo 558
	Địa hoá vỏ phong hoá nhiệt đới ẩm 
	2
	1. Fridland V. M., 1973. Đất và vỏ phong hoá nhiệt đới ẩm. NXB KHKT. Hà Nội.

2. Ngô Quang Toàn và nnk, 2000. Vỏ phong hoá vaf trầm tích đệ tứ Việt Nam. Hà Nội.

3. Wasserman, J. C., Silva-Fiho et al, 1998. Enviromental Geochemistry in the Tropics.

	15. 
	geo 559
	Địa hoá dầu khí
	2
	1. A.Kh.Mirzadjanzade. Prikladnaia geokhimia nephchi i gaza. A.G.izdat, 1985.

2. Barthalonaen N.Petroleum geochemistry. Umberto Colombo Amsterdam. Elsevier Pub Co.. 1993.

	16. 
	geo 560
	Ngọc học
	2
	1. Anderson B.W., 1990. Gemtesting.London.

2. Liddicoat R. T., 1990. Handbook of Gem Identification.

	17. 
	geo 561
	Các phương pháp hiện đại nghiên cứu khoáng vật 
	2
	1. Lê Công Dưỡng., 1984. Kỹ thuật phân tích bằng tia rơnghen, Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
2. Nesse, W. D., 1991. Introduction to Optical Mineralogy. New York.


	18. 
	geo 562
	Các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản
	2
	1. Solovov A. P., 1987. Geochemical Prospecting for Mineral Deposits. Mir, Moscow. 

2. Quy phạm về phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sàng quặng, 1983. Bộ Địa chất Liên Xô, Nedra, Moskva.




2.4 Đội ngũ cán bộ giảng dạy 

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh KH, học vị
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Đơn vị 

công tác


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1. 
	geo 504
	Địa chất viễn thám
	Nguyễn Ngọc Thạch

Phan Văn Quýnh
	PGS. TS

PGS.TSKH
	Địa chất

Kiến tạo
	Trường ĐH KHTN  

	2. 
	geo 505
	Sinh khoáng và dự báo khoáng sản
	Lê Duy Bách

Vũ Xuân Độ 
	TSKH

TS
	Kiến tạo

Khoáng sản
	Viện KHCN Việt Nam 
Trường ĐH KHTN  

	3. 
	geo 506
	Tiến hoá địa động lực các mảng thạch quyển
	 Tạ Trọng Thắng  

Nguyễn Văn Vượng
	PGS.TS

TS
	Kiến tạo

Kiến tạo
	Trường ĐH KHTN 

	4. 
	geo 507
	Thạch luận các đá magma và biến chất


	 Phan Trường Thị

Trần Trọng Hoà
	 GS. TSKH

TS
	Thạch học

Thạch học
	Trường ĐH KHTN 

Viện KHCN Việt Nam

	5. 
	geo 508
	Tin học ứng dụng trong địa chất
	Đặng Mai

Nguyễn Văn Vượng
	PGS. TS

TS 
	Địa hoá

Kiến tạo
	Trường ĐH KHTN  

	6. 
	geo 520
	Trầm tích luận
	Trần Nghi

Phạm Huy Tiến
	GS. TS

PGS.TS
	Trầm tích

Trầm tích 
	Trường ĐH KHTN 

Viện KHCN Việt Nam

	7. 
	geo 524
	Địa hoá nguyên tố
	Đặng Trung Thuận
	GS. TSKH
	Địa hoá
	Trường ĐH KHTN 

	8. 
	geo 525
	Khoáng vật học nguồn gốc
	Nguyễn Ngọc Trường

Đỗ Thị Vân Thanh
	PGS. TS 

PGS. TS
	Khoáng vật học

Khoáng vật học
	Trường ĐH KHTN

	9. 
	geo 526
	Cơ sở hoá lý của các quá trình địa chất nội sinh
	Phan Trường Thị

Trần Trọng Hoà
	GS. TSKH

TS
	Thạch học

Thạch học
	Trường ĐH KHTN 

Viện KHCN Việt Nam

	10. 
	geo 527
	Hoá tinh thể
	Trịnh Hân 

Ngụy Tuyết Nhung
	TS

PGS. TS
	Tinh thể học

Tinh thể học
	Trường ĐH KHTN 

	11. 
	geo 523
	Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý
	Võ Thanh Quỳnh

Phạm Năng Vũ
	TS

GS. TSKH
	Địa vật lý

Địa vật lý
	Trường ĐH KHTN 
Trường ĐH Mỏ ĐC

	12. 
	geo 528
	Cơ sở phân tích bồn trầm tích
	Trần Nghi

Phạm Huy Tiến
	GS. TS

PGS.TS
	Trầm tích 

Trầm tích
	Trường ĐH KHTN 

Viện KHCN Việt Nam

	13. 
	geo 550
	Địa chất đồng vị
	Đặng Trung Thuận Nguyễn Văn Vượng
	GS. TSKH 

TS
	Địa hoá

Kiến tạo 
	Trường ĐH KHTN  

	14. 
	geo 558
	Địa hoá vỏ phong hoá nhiệt đới ẩm 
	Đặng Mai 

Mai Trọng Nhuận
	PGS. TS

GS. TS
	Địa hoá

Địa hoá
	Trường ĐH KHTN

	15. 
	geo 559
	Địa hoá dầu khí
	Nguyễn Mạnh Thường
Trần Công Tào
	TS

TS
	Địa hoá

Địa hoá
	Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

	16. 
	geo 560
	Ngọc học
	Ngụy Tuyết Nhung

Nguyễn Ngọc Khôi
	PGS. TS

PGS. TS
	Tinh thể 

Khoáng sản 
	Trường ĐH KHTN

	17. 
	geo 561
	Các phương pháp hiện đại nghiên cứu khoáng vật 
	Nguyễn Ngọc Trường

Nguỵ Tuyết Nhung
	PGS. TS

PGS.TS
	Khoáng vật 

Khoáng vật
	Trường ĐH KHTN 

	18. 
	geo 562
	Các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản
	Đặng Mai

Nguyễn Khắc Vinh
	PGS. TS

PGS.TS
	Địa hoá

Địa hoá
	Trường ĐH KHTN 

Cục ĐC Việt Nam


2.5. Tóm tắt nội dung môn học
A. Các môn học bắt buộc
1. Địa chất viễn thám

Mã số: GEO 504

Nội dung môn học gồm 2 phần: Phần 1: ảnh viễn thám và ứng dụng trong địa chất; Phần 2: ảnh máy bay và ứng dụng trong giải đoán địa chất.

Phần1 trang bị những kiến thức về phân đới quang phổ từ, đặc điểm các loại ảnh viễn thám, đặc trưng hình học ảnh viễn thám, nguyên tắc giải đoán hình dạng địa hình, thạch học và kiến trúc, giải đoán địa chất phục vụ các mục đích hoạt động phát triển.

Phần 2 đề cập các tài liệu ảnh máy bay, điều kiện sử dụng, dấu hiệu giải đoán và các phương pháp giải đoán trong nghiên cứu địa chất. 

2. Sinh khoáng và dự báo khoáng sản

Mã số: GEO 505
Nội dung môn học gồm 2 phần: phần 1 và phần 2 

Phần 1 trang bị những kiến thức về sinh khoáng trên cơ sở học thuyết kiến tạo mảng, sinh khoáng đáy biển và đại dương, sinh khoáng miền địa máng, miền nền và các khối trung tâm.

Phần 2 đề cập đến thành hệ địa chất, thành hệ quặng và nguyên tắc phân tích, các yếu tố khống chế quặng hóa, nguyên tắc thành lập bản đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản, một số nét chủ yếu về sinh khoáng Việt Nam.

3. Tiến hóa địa động lực các mảng thạch quyển

Mã số: GEO 506
Môn học trang bị những kiến thức hiện đại về kiến tạo học trong khoa học Trái đất làm cơ sở để luận giải các quá trình địa chất.

Nội dung môn học đề cập đến những khái niệm chung, những minh chứng về lịch sử hình thành thuyết kiến tạo mảng, ranh giới ngang và thẳng đứng các mảng thạch quyển, các quá trình động lực các mảng, quá trình hút chìm, xô hóc, tách giãn, chu kỳ Willson, đại chu kỳ kiến tạo, điểm nóng, chùm manti và đề cập cụ thể một số mảng chính và phụ...

4. Thạch luận các đá magma và biến chất
Mã số: GEO 507
Nội dung môn học gồm 3 phần: phần 1, phần 2, phần 3.

Phần 1 đề cập đến cân bằng hóa học trong các hệ magma và biến chất, các định luật cơ bản và các thế nhiệt động học, khảo sát các hệ hóa lý, các phương pháp phân tích hóa lý trong các hệ địa chất, các bài toán cơ bản, thành lập các biểu đồ T-P thủy tĩnh, biểu đồ T-P H2​0- P, biểu đồ Eh-pH.

Phần 2 trang bị những kiến thức về sự hình thành lò magma các quá trình phân dị magma, quan hệ giữa magma với các kiến trúc lớn, các tổ hợp đá magma, phân loại đá magma.

Phần 3 trang bị kiến thức cơ sở hóa lý và các phản ứng biến chất, các tướng biến chất, tổng quan về kết quả nghiên cứu biến chất trên thế giới.

5. Tin học ứng dụng trong địa chất

Mã số: GEO 508
Môn học này trang bị cho học viên một số phần mềm cơ bản trong xử lý và trình bày số liệu địa chất. 

Phần xử lý số liệu địa chất gồm hai phần mềm là microsoft Excel và SPSS for Window; phần mềm đồ họa (trình bày số liệu địa chất) gồm các phần mềm Coreldraw, MapInfo và Suffer.

6. Trầm tích luận

Mã số: GEO 520

Môn học cung cấp cho học viên cơ sở lý thuyết về quá trình thành tạo đá trầm tích và các mối quan hệ hữu cơ giữa môi trường thạch động lực, cổ địa lý với tướng trầm tích. Nội dung chuyên đề bao gồm:

1) Lý thuyết hiện đại về quá trình thành tạo trầm tích và đá trầm tích.

2) Thạch động lực và môi trường thành tạo trầm tích.

3) Tướng trầm tích.

4) Cổ địa lý.

5) Phương pháp thành lập các bản đồ tướng đá cổ địa lý.

6) Tỉnh thạch học trầm tích.

7) Sự tiến hóa trầm tích trong lịch sử phát triển của vỏ Trái Đất.

8) Phương pháp phân tích bể trầm tích.

9) Trầm tích Đệ tứ ở Việt Nam và khoáng sản liên quan.

7. Địa hóa nguyên tố

Mã số: GEO 524

Cung cấp cho học viên các kiến thức về hành vi các nguyên tố trong quá trình địa chất - các nguyên tố được trình bày trong chuyên đề bao gồm: nhóm bạch kim (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt), nhóm siderofil (Fe, Co, Ni, Ti, V, Cr, Mn), nhóm chancofil (Cu, Pb, Zn, As, Sb, Hg, Bi, Cd, Ge), nhóm lithofil (Al, Ga, U, Th), nhóm nguyên tố quý hiếm (Au, Ag, Sn, W, Mo), nhóm các nguyên tố phi kim (S, Se, Te, C, N, P).

8. Khoáng vật học nguồn gốc

Mã số: GEO 525

Các nội dung được đề cập đến trong môn học bao gồm:

- Nguồn gốc nội sinh thành tạo khoáng vật

- Nguồn gốc ngoại sinh hình thành các khoáng vật trầm tích.

- Các phương pháp xác định nguồn gốc thành tạo khoáng vật. 

- Khoáng vật học nguồn gốc của một số khoáng vật tiêu biểu.

- Khoáng vật học nhân sinh.
9. Cơ sở hóa lý của các quá trình địa chất nội sinh

Mã số: GEO 526

Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề sau:

- Trạng thái vật lý và những thông số vật lý của Trái Đất và vỏ Trái Đất. Trạng thái cân bằng và các phương trình trạng thái.

- Ba định luật nhiệt động học và ứng dụng quy tắc Gibbs trong phân tích tổ hợp khoáng vật.

- Cân bằng pha trong các thành tạo magma xâm nhập, trong các hệ đá biến chất, trong các quá trình tạo khoáng hậu magma (pegmatite, khí hóa nhiệt dịch, nhiệt dịch).

- Điều kiện nhiệt động học trong các cấu trúc cơ bản của vỏ Trái Đất: đới hút chìm, đới va chạm mảng và đới dịch trượt.

10. Hóa tinh thể

Mã số: GEO 527

Môn học trình bày những kiến thức căn bản về hóa tinh thể như trạng thái hình học của vật rắn, hệ đối xứng, mạng không gian, dạng liên kết hóa học, nguyên lý xếp cầu, tinh thể thực và sai hỏng trong cấu trúc. Trên cơ sở đó học viên sẽ làm quen với một số cấu trúc tinh thể khoáng vật đặc trưng.
B. Các môn học lựa chọn

11. Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý

Mã số: GEO 523 

Nội dung môn học trình bày các phương pháp phân tích tài liệu địa vật lý phục vụ các mục đích nghiên cứu địa chất như:

- Đo vẽ lập bản đồ địa chất.

- Tìm kiếm, đánh giá và dự báo triển vọng khoáng sản.

- Nghiên cứu địa chất công trình và địa chất thủy văn.

- Dự báo, cảnh báo các tai biến địa chất,

- Nghiên cứu địa chất môi trường 

Môn học trang bị cho học viên các phương pháp khai thác sử dụng thông tin, phân tích giải thích tài liệu địa vật lý phục vụ các mục đích nghiên cứu khác nhau, bao gồm:

- Các phương pháp phân tích định tính và định lượng.

- Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các thuật toán giải bài toán ngược xác định các thông số địa vật lý của các đối tượng địa chất gây dị thường. 

12. Cơ sở phân tích bồn trầm tích

Mã số: GEO 528

Môn học nhằm trang bị cho học viên các khái niệm về bồn trầm tích và các phương pháp nghiên cứu bồn trầm tích.

Nội dung môn học bao gồm: 1) các kiểu bồn trầm tích; 2) các yếu tố khống chế sự phát sinh và phát triển các bồn trầm tích; 3) cấu trúc bên trong các bồn trầm tích; 4) sự tiến hóa các kiểu bồn trầm tích; 5) quá trình nghịch đảo thu hẹp bồn trầm tích; 6) các phương pháp nghiên cứu bồn trầm tích; và 7) các khoáng sản trong bồn trầm tích.
13. Địa chất đồng vị

Mã số: GEO 550
Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về:

· Quá trình tiến hóa của các hệ đồng vị phóng xạ tự nhiên, đồng vị bền trong tiến trình phát triển của trái đất.

· Các ứng dụng của địa chất đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu xác định tuổi của các sự kiện địa chất kiến tạo và tiến hóa của thành phần vật chất tạo vỏ trái đất trong các bối cảnh kiến tạo khác nhau của trái đất.

· Các ứng dụng của các hệ đồng vị bền trong nghiên cứu nguồn gốc và tiến hóa của các môi trường địa chất.

14. Địa hóa vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm

Mã số: GEO 558

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức về các loại hình vỏ phong hóa trong điều kiện nhiệt đới ẩm, ứng dụng nó vào việc tìm kiếm khoáng sản và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Các nội dung chính của môn học bao gồm: 1) các yếu tố khống chế sự hình thành vỏ phong hóa, trong đó trình bày vai trò của đá mẹ, địa hình, khí hậu và thảm thực vật; 2) thành phần địa hóa và khoáng vật của vỏ phong hóa với việc phân tích hành vi các nguyên tố trong quá trình phong hóa và sự hình thành các khoáng vật phong hóa; 3) cấu tạo của vỏ phong hóa, trong đó nêu lên các kiểu mặt cắt điển hình của vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm và các tính chất địa kỹ thuật liên quan; 4) vỏ phong hóa trên các nhóm đá khác nhau ở Việt Nam (magma axit, magma bazo, đá biến chất, trầm tích); và 5) bản đồ vỏ phong hóa Việt Nam và khoáng sản liên quan.
15. Địa hóa dầu khí

Mã số: GEO 559

Môn học này bao gồm các nội dung chính như sau:

1) Đối tượng, mục đích, nội dung và phương pháp nghiên cứu dầu khí.

2) Địa hóa hữu cơ.

3) Thành phần hóa học của dầu mỏ và khí đốt.

4) Quy luật địa hóa biến đổi dầu khí theo không gian và thời gian.

5) Nguồn gốc dầu khí dưới góc độ địa hóa.

16. Ngọc học

Mã số: GEO 560

Môn học trước hết trang bị cho học viên cao học những khái niệm cơ bản về đá quý và ngọc (các thuật ngữ, phân loại đá quý và các tiêu chuẩn giá trị). Nội dung chính của môn học đề cập đến các tính chất cơ bản của đá quý (thành phần hóa học và cấu trúc tinh thể, các tính chất cơ lý, các tính chất quang học, đặc điểm bên trong) và các phương pháp xác định các tính chất đó. Ngoài ra, môn học cũng trình bày về các phương pháp tổng hợp và xử lý đá quý, về kỹ thuật gia công chế tác đá quý, về các quá trình thành tạo đá quý trong tự nhiên và mô tả các đá quý phổ biến nhất.
17. Các phương pháp hiện đại nghiên cứu khoáng vật

Mã số: GEO 561

Môn học cung cấp những kiến thức về các phương pháp mới, hiện đại được sử dụng gần đây trong nghiên cứu khoáng vật, đặc biệt là:

· Phương pháp microsond

· Phương pháp phổ huỳnh quang tia X 

· Phương pháp ICPMS
· Phương pháp phổ Raman
18. Các phương pháp địa hóa tìm kiếm khoáng sản

Mã số: GEO 562

Môn học nhằm trang bị cho học viên các phương pháp địa hóa hiện đại ứng dụng trong tìm kiếm khoáng sản rắn. Nội dung môn học gồm ba phần chính là cơ sở lý luận, phương pháp thực hành và mô hình hóa toán học trường địa hóa. Phần cơ sở lý luận trình bày các khái niệm cơ bản như sự di chuyển nguyên tố, phông, dị thường địa hóa, chỉ thị địa hóa, tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm. Phần phương pháp thực hành bao gồm bốn phương pháp địa hóa là phương pháp thạch địa hóa nguyên sinh, phương pháp thạch địa hóa thứ sinh, phương pháp thủy địa hóa, phương pháp sinh địa hóa. Phần mô hình hóa toán học trường địa hóa trình bày các khái niệm về mô hình và các phương pháp toán học hiện đại trong mô hình hóa.



Đại học Quốc Gia hà nội


Trường Đại Học khoa học tự nhiên























khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ








Chuyên ngành: Thạch học, Khoáng vật học và Địa hoá học


Mã số: 60.44.57
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